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Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 17/10/2016                  TiÕt 1






Sinh họat dưới cờ

   Tiết 2 + 3

Môn:   Tập đọc

Bài:  Ngư​ời mẹ hiền

I- Mục tiêu: 

    - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng, bước đầu đọc rõ lời các nhân vật trong bài.

    - Hiểu ND : Cô giáo như người mẹ hiền, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em HS nên người. ( trả lời được các CH trong SGK )

HS trung bình, yếu   trả lời được ít nhất: CH 1,2 trong SGK 

HS khá, giỏi, yếu   trả lời được các CH 1,2,3,4,5 trong SGK

· KNS : Thể hiện sự cảm thông

· Kiểm soát cảm xúc

· Tư duy phê phán

Tư duy phê phán II- Đồ dùng dạy học:
GV:   - Tranh minh họa bài đọc: SGK

· Bảng phụ

HS:   -   SGK,…
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:   

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ôn định:       


2. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS đọc bài Thời khoá biểu và trả lời câu hỏi:

+ Em cần thời khoá biểu để làm gì?

- Nhận xét 

3. Bài mới:
a. Giới hiệu bài:

¥ nhà có mẹ đến trường có cô nên người ta ví cô giáo như mẹ hiền. Hôm nay các em sẽ tập đọc bài Cô giáo người mẹ hiền. 

HĐ 1:       Luyện đọc

MT: Đọc trơn được cả bài, biết ngắt, nghỉ hơi đúng dấu câu.

- GV đọc mẫu

- Luyện đọc câu.
- H/dẫn luyện đọc từ khó: nén nổi,trốn, lọt ra, toáng lên, …
-GV uốn nắn – sửa phát âm cho HS.

- GV giúp các em hiểu thêm các từ:
* Thầm thì: nói nhỏ vào tai.

* Vùng vẫy:  cùa quậy mạnh, cố thoát.

- Hướng dẫn  đọc đúng: 

- GV H/dẫn  nhấn giọng, nghỉ hơi đúng. Các câu trong SGK.

- GV cho HS luyện đọc câu

-Tổ chức cho HS luỵên đọc đoạn - đọc cả bài.

- Chia đoạn:

+ Đoạn 1: Đầu bài …tường thủng.

+ Đoạn 2: Hết giờ …toáng lên.

+ Đoạn 3: Bổng có..về lớp.

+ Đoạn 4: Còn lại

- Cho HS đọc trong nhóm
- GV cho HS thi đọc trước lớp.

- GV theo dõi sửa phát âm.

- Đọc cả bài.

- Nhận xét.

HĐ 2: Tìm hiểu bài.

MT: Hiểu cô giáo cũng như người mẹ, quan tâm và lo lắng cho học sinh…
- HD học sinh đọc và trả lời câu hỏi.
Câu 1: Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu?
Câu 2: Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào?
Câu 3: Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại cô giáo làm gì?

- Việc làm của cô giáo thể hiện thái độ nh​ư thế nào?

¬

Câu 4: Cô giáo làm gì khi Nam khóc?
- Lần trư​​ớc khi bác bảo vệ giữ lại, Nam khóc vì sợ, lần này vì sao Nam khóc?
Câu 5: Ngư​ời mẹ hiền trong bài là ai?
* Chốt lại: Cô giáo cũng như mẹ luôn quan tâm và lo lắng cho học sinh…
HĐ 3: Luyện đọc lại

MT: Luyện đọc cho học sinh yếu.

* HD cho HS luyện đọc lại

- Hư​ớng dẫn HS yếu luyện đọc , HS đọc diễn cảm.

- Theo dõi – nhận xét.

-  Nhận xét giờ học.
4. Củng cố – Dặn dò:
- Đọc 1 đoạn em thích và nêu nội dung đoạn đó.

- Vì sao cô giáo trong bài đ​ược gọi là ngư​ời mẹ hiền?

-GDKNS: Liên hệ giáo dục học sinh yêu quý, kính trọng thầy cô.

- Cả lớp hát bài Cô và mẹ của nhạc sỹ Phạm Tuyên

- Về nhà ghi bài – tập đọc lại bài.
	Hát

HS đọc bài Thời khoá biểu và trả lời câu hỏi:

- 1 em đọc 1 câu tiếp nối nhau.

- Đọc cá nhân – tổ.

- Đọc phần giải nghĩa từ SGK

HS nối tiếp nhau đọc - đọc theo dãy bàn.

+VD: - Giờ ra chơi , Minh thầm thì với Nam://

- Ngòai phố có gánh xiếc.//Bọn mình..đi//

- Luyện đọc nối đoạn trong nhóm.

- HS thi đọc từng đoạn trước lớp.

- Đọc cá nhân (3 em)

- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.

- Nam rủ Minh đi coi gánh hát.

- 1,2 HS nhắc lại lời thì thầm của Minh với Nam.

- Chui qua chỗ tường thủng. 

- Cô giáo bảo bác bảo vệ nhẹ tay kẻo cháu đau…
- cô yêu thương học sinh…
- Cô xoa đầu an ủi Nam.

- Vì xấu hỗ.

¬

- Là cô giáo.

- HS yếu đọc theo hướng dẩn của giáo viên.

- HS khá tự đọc trong nhóm

 tự phân vai thi đọc truyện.

HS: - Đọc 1 đoạn em thích và nêu nội dung đoạn đó.

- HS nghe dặn dò.




Tiết 4

Môn: Toán

Bài: 36 + 15 
· I- Mục tiêu:
· Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36 + 15.

· Biết giải bài toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. 

· Bài tập cần làm: Bài 1( dòng 1), bài 2 (a,b),bài 3.

HS trung bình, yếu    làm được ít nhất: Bài 1( dòng 1), bài 2 (a,b) 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1( dòng 1), bài 2 (a,b),bài 3.4
II- Đồ dùng dạy học:
GV:- Que tính , tranh SGK, bảng phụ
HS:  - Que tính, bảng con…
 III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ôn định:

2.Kiểm tra bài cũ
- Học sinh thực hiện: Bài 1 dòng 1 tiết trước 
8

-Nhận xét – 

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:

- Giới thiệu nội dung bài học thực hiện tính dạng 36 + 15. ( ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ1:HD thực hiện phép tính36 + 15.

MT: Biết thực hiện phép cộng dạng 

36 + 15.

- GV vừa đính que tính và yêu cầu hs nêu bài toán .

-  Có 36 que tính thêm  15 que tính

Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

- Để biết có bao nhiêu que tính ta làm như ​ thế nào?

- GV cho HS tìm k/q

- GV viết bảng:   36 + 15 = 51

- H/dẫn  đặt tính và thực hiện

         36         6 cộng 5 bằng 11, viết 1                +                       nhớ 1.

         15           3 cộng 1 bằng 4, thêm   

         51
1 bằng 5, viết 5.

HĐ 2: Thực hành.

MT: Rèn kĩ năng tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- HD hs làm từng BT.

  Bài 1: Tính 
- GV gọi HS nêu y/c

- GV cho HS thực hành tính.

- GV cho HS nhận xét.

- GV  nhận xét.

 Bài 2: Đặt phép cộng rồi tính tổng, biết các số hạng
- GV gọi HS nêu y/c

- GV gọi HS nêu cách đặt tính và tìm tổng.

- GV cho HS thực hành tính.

- GV cho HS nhận xét.

     - GV  nhận xét

Bài 3: 
GV cho HS đặt đề toán theo tóm tắt

    - GV gọi nêu y/c

    - GV HD HS phân tích hình vẽ

   + Để biết cả 2 bao nặng bao nhiêu kg, ta làm ntn?

     - GV gọi HS thực hành giải

- GV cho HS nhận xét.

     - GV  nhận xét

Bài 4: Dành cho học sinh khá giỏi làm

     - GV gọi HS nêu y/c

     - GV cho HS tô màu  vào quả bóng có kết quả 45

- GV cho HS nhận xét.

     - GV  nhận xét

4.Củng cố - Dặn dò: 

- Thi làm tính:  Đặt tính rồi tính 26 + 37,  46 + 18,

- Nhận xét cho điểm khuyến khích.

- Nhận xét tiết học

- Về xem lại BT và ghi bài vào vở. 

 
	- Hát
Học sinh làm bảng con

- HS chú ý lắng nghe
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

- Ta làm phép tính cộng .

- HS thao tác trên que tính để tìm kết quả

- HS nêu cách đặt tính

- HS nêu cách tính

- 3,4 HS nhắc lại

- HS làm từng BT.

Bài 1:

-HS nêu y/c

-HS thực hành – HS nhận xét.
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Bài 2:

-HS nêu y/c

-HS nêu cách đặt tính

-HS thực hành – HS nhận xét
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Bài 3:

-HS nêu y/c

-HS chú ý lắng nghe và phân tích

+Ta thực hiện phép cộng

                         Bài giải:

        Cả hai túi gạo và ngô nặng là:

                46 + 27 = 73(kg)

                     Đáp số: 73 kg.
Bài 4: 

HS tô màu  vào quả bóng có kết quả 45

Đặt tính rồi tính 26 + 37,  46 + 18,

   26                     46

          +                       +

            37                     18

            63                     64




Tiết 5

              Môn: Đạo đức

                                  Bài:  CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết 2).
I. Mục tiêu: 

           - Biết : Trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng để giúp đỡ ông bà, cha mẹ.

           - Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng.

           - Nêu được ý nghĩa của làm việc nhà.

           - Tự  giác tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng,

HS trung bình, yếu   ( Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng) 

HS khá, giỏi, Nêu được ý nghĩa của làm việc nhà.)
II. Đồ dùng học tập: 

- Giáo viên: Bộ tranh thảo luận nhóm GSK. 

- Học sinh: Các tấm thẻ nhỏ để chơi trò chơi. Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn định :   

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi: Em hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà để       giúp mẹ?

- Vì sao em làm việc nhà?

- Giáo viên nhận xét và 
3.Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Tiết này các em  làm các bài tập còn lại.
b. Vào bài:

* H§ 1: Tự liên hệ. 

MT: Giúp HS nhìn nhận, đánh giá lại bảng thân.

- Giáo viên nêu câu hỏi: 

+ ở nhà em làm những việc gì?
 kết quả ra sao?

+ Việc đó do ai sai hay em tự làm?

+ Thái độ bố mẹ như thế nào?

Sao này em mong muốn làm những việc gì? vì sao?
- Giáo viên kết luận: Hãy tìm những việc nhà phù hợp với khả năng của mình, bày tỏ nguyện vọng được tham gia việc nhà của mình đối với cha mẹ. 

  * H§ 2:  Đóng vai. 
MT: Biết ứng xử đúng trong mọi trường hợp.

- Giáo viên chia nhóm và giao cho mỗi nhóm chuẩn bị đóng vai 1 tình huống. 

- GV gọi các nhóm lên trình bày.

- GV nhận xét  chốt lại từng tình huống.

H§ 3:   Trò chơi “Nếu …thì”

MT: Rèn thối quen làm việc nhà

- Giáo viên chia 2 nhóm và giao cho mỗi nhóm làm 1 câu.

- Hướng dẫn cách chơi. 

- GV nêu Nêu…. HS  nêu Thì…
- Kết luận chung: Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em.

4.Củng cố - Dặn dò: 

- Tiếp tục cho HS chơi trò chơi Nếu … thì…
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
GDKNS: - Liên hệ HS ở nhà em làm những việc gì?

-Vì sao phải làm việc nhà?
- Học sinh về nhà học bài về nhà thực hiện theo nội dung bài học .


	Hát
- Học sinh trả lời câu hỏi. 

- Một số em trình bày trước lớp. 

- Nhắc lại kết luận. 

Học sinh thảo luận nhóm để đóng vai. 

+ Tình huống 1: Hoà sẽ nói với bạn chờ mình quét nhà xong sẽ cùng đi hoặc nói bạn đi trước. 

+ Tình huống 2: Hoà sẽ từ chối vì những công việc đó không phù hợp với mình. 

- Cả lớp cùng nhận xét. 

- Tham gia trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên. 

Nhóm 1: Nếu tôi ăn cơm xong thì tôi dọn dẹp.

Nhãm 2: Nếu…….th×…….

-Tiếp tục cho HS chơi trò chơi Nếu … thì…



Thứ  ba  ngày 18  tháng  10  năm  2016
Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 18/10/2016                  TiÕt 1
Phân môn: Chính tả ( Tập chép )
     Bài: Ngư​ời mẹ hiền .

I- Mục tiêu:
· Chép lại chính xác bài CT, trình bày đúng lời nói nhân vật trong bài.

· Làm được BT2, BT(3) a/b, hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.

* Thích viết chữ đẹp, hứng thú học tập.
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài  2 
HS khá, giỏi,   làm được các bài 2,3

 II. Đô dùng dạy học: 
GV:   Bảng phụ 
HS:   VBT TV

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ôn định:   

2. Kiểm tra bài cũ: 

- GV đọc: nguy hiểm, cúi đầu, quý báu, lũy tre.

- 2 HS viết bảnglớp + C á lớp viết bảng con
- Nhận xét 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  Hôm nay lớp mình tập chép một đoạn trong bài Người mẹ hiền.

 ( ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1: HD tập chép.

MT: Chép chính xác đoạn văn, trình bày sạch.

*- GV treo bảng phụ, đọc mẫu.
Đoạn trích trong bài văn nào?

Vì sao Nam khóc?

Cô giáo nghiêm giọng hỏi hai bạn thế nào? 

Hai bạn trả lời như ​ thế nào?

Nhận xét , chốt lại:

* Trốn học đi chơi là tật xấu không nên làm.

* HD viết từ khó:

- Cho HS viết các từ: xấu hỗ, bật khóc, xoa đầu…
- Nhận xét , phân tích từ kết hợp ghi bảng.

- cho HS đọc từ vừa viết.

* HD nhận xét hiện tượng chính tả.

Trong bài chính tả có những dấu câu nào?

Câu nói của cô giáo có dấu gì ở đầu câu, dấu gì ở cuối câu?

- GV nhắc HS viết tên bài giữa trang vở.

- Chữ đầu dòng, đầu đoạn viết hoa, lùi vào 2 «. Cho HS viết bài vào vở .                                               

- Theo dõi - nhắc nhở

 * HD Chấm - chữa bài.

- Thu bài chấm 

- Nhận xét bài viết của HS.

* HĐ 2:- HD HS làm bài tập:

MT: Biết điền đúng tiếng có vần ao/ au; âm r, d/ gi?

Bài tập 2:
GV cho HS nêu yêu cầu

 Điền ao/au vào chỗ trống.

GV treo bảng phụ

- Cho HS làm.

- Nhận xét + Sửa sai .

Bài tập 3: 
(lựa chọn 3a) (gt câu b)

- Tư​ơng tự cho HS lựa chọn cách làm.

- Tổ chức cho 2 đội thi làm:

- Nhận xét tuyên, dương đội thắng cụộc.

4.Củng cố - Dặn dò:

- Thi đua tìm tiếng có âm: r, d hay gi?

-Nhận xét tiết học

- Về nhà luyện viết thêm từ viết saivà ghi bài tập.

 
	Hát
Học sinh viết bảng con  : nguy hiểm, cúi đầu, quý báu, lũy tre.

- Nhắc tên bài.

-2 HS đọc lại - Cả lớp đọc thầm theo

- Ngư​ời mẹ hiền

- Vì đau và xâu hổ

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?

- Thư​a cô không ¹!..

- Luyện viết bảng con: xấu hỗ, bật khóc, xoa đầu…
¬

- Đọc lại từ vừa viết.

- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang đầu dòng, dấu chấm hỏi.

- Dấu gạch ngang ở đầu câu, dấu chấm hỏi ở cuối câu.

- Chép bài vào vở.

- HS tự chữa bài vào vở.

Bài tập 2
- 1 HS đọc yêu cầu.

- 2 HS làm bảng lớp + Cả lớp làm vào vở bài tập.

 a) Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

b) Trèo cao ,ngã đau.

Bài 3: 

- Đội A: Con dao, tiếng rao hàng,  giao bài tập về nhà.

- Đội B: dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.

  


Tiết 2

Môn: Thủ công
Bài:  Gấp thuyền phẳng đáy không mui. ( Tiết 2 )

I.Muïc tieâu:

- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

      - Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

HS  năng khiếu,: Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp phẳng, thẳng.

* Các KNS cơ bản được giáo dục: Muốn di chuyển thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền) hoặc phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). 

   Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu.
     Thuyền là một phương tiện giao thông đường thuỷ. Muốn chạy thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền). Không có gió, thuyền muốn di chuyển được phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). 

   Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu.

II. Đồ dùng dạy học:

GV: - Maãu gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui baøi 4    

         - Quy trình gaáp thuyeàn  phaúng ñaùy kh«ng mui coù hình veõ minh hoïa cho töøng böùôc gaáp.

        - Giaáy thuû coâng,hoaëc giaáy maøu, giaáy nhaùp,töông ñöông khoå A 4 ñeå höôùng daãn gaáp hình 

HS: giấy màu,…
III .Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định:  

2. Kiểm tra:  

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

 - Nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay học tiết 2 bài gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- ghi tựa.

b. Vào bài:

HĐ 1: Thực hành. 

Với HS khéo tay: Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp phẳng, thẳng.
MT: Củng cố kĩ năng gấp thuyền.

Goïi hoïc sinh neâu caùc böôùc gaáp vaø gaáp thöïc haønh.

-GV cho caû lôùp xem baøi maãu.

- Nhận xét chung.

- Cho học sinh thực hành gấp hình.

- GV theo dõi giúp đỡ học sinh lúng túng.

HĐ2: Trình bày sản phẩm

MT: Biết nhận xét chính xác về sản phẩm bạn.

- Cho học sinh trình bày sản phẩm.

- Tổ chức đánh giá.

- Bình chọn sản phẩm đẹp nhất - tuyên dương.

4. Củng cố - dặn dò: GDKNS: Thuyền là một phương tiện giao thông đường thuỷ. Muốn chạy thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền). Không có gió, thuyền muốn di chuyển được phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). 

   Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu.
- Nhận xét chung giờ học.

- Khen học sinh tích cực học 

- Nhắc nhở học sinh chưa chú ý.

- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.             


	Hát
- 2 Hoïc sinh  leân baûng gÊp.

- HS quan saùt

- HS quan saùt

- Thực hành gấp hình.

- Trình bày sản phẩm

- Nhận xét bài bạn.




Tiết 3
           Môn: Toán

 Bài : Luyện tập .
I- Mục tiêu:

· Thuộc bảng 6.7.8,9 cộng với một số.

· Biết giải bài toán về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ.

· Biết nhận dạng hình tam giác.

· Bài tập cần làm: 1,2, ,4,5a
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 2 
HS khá, giỏi,    làm được các bài 1,2, 4,5

II- Đồ dùng dạy học: 
 
GV:   Bảng phụ ghi bài 2


HS:  bảng con, …
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ôn định:   

 2. Kiểm tra bài cũ: 

- Học sinh làm bảng con dòng 1 của bài 1 tiết trước
- Nhận xét.

3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  Hôm nay chúng ta thực hiện làm bài tập. (Ghi tựa bài)

b. Vào bài:

( Hoạt động 1:- HD HS làm  BT1.
MT: * Thuộc bảng 6, 7, 8, 9 cộng với một số.

Bài 1: Tính nhẩm 
- GV gọi HS nêu y/c

- GV cho HS nhẩm và nêu k/q

- GV  ghi kết quả

- GV cho HS nhận xét

- GV  nhận xét

( Hoạt động 2:Làm bài tập 2,3,4,5

Mục tiêu: Cộng qua 10 phạm vi 100

Bài 2: 
Viết số thích hợp vào ô trống

- GV gọi HS nêu y/c

- GV gọi HS nêu cách tính.

- GV cho HS thực hành tính và điền k/q

- GV cho HS nhận xét

- GV  nhận xét

Bài 4: 
- GV gọi HS nêu y/c

- GV HD HS phân tích tóm tắt

  + Để tìm số cây đội 2  làm thế nào?

- GV cho HS thực hành giải bài toán.

- GV cho HS nhận xét

- GV  nhận xét

Bài 5
- GV y/c HS quan sát hình và hỏi:
  + Hình bên có mấy hình tam giác?

  + Hình bên có mấy hình tứ giác?

- GV cho HS nhận xét

- GV  nhận xét

4. Củng cố – Dặn  dò 
- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị: Bảng cộng 
	Hát

Bài 1:

-HS nêu y/c

-HS thực hành – HS nhận xét.
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  45          64         83          82         81

- H
Bài 1:
-  HS nêu y/c – HS nêu k/q

6 + 5 = 11          6 + 7 = 13

5 + 6 = 11          7 + 6 = 13

8 + 6 = 14          4 + 6 = 10

6 + 6 = 12          6 + 8 = 14

6 + 10= 16         6 + 9 = 15

9 + 6 = 15          4 + 6 = 10

Bài 2:
- HS nêu y/c

- HS nêu cách tính.

- HS thực hành tính và điền k/q

Số hạng

26

26

17

38

26

15

Số hạng

  5

25

36

16

  9

36

Tổng

31

51

53

54

35

51

Bài 4
- HS nêu y/c

+ Lấy số cây đội 1 cộng số cây đội 2 nhiều hơn

                       Bài giải:

               Đội 2 trồng được là:

                     46 + 5 = 51 (cây)

                          Đáp số: 51 cây.

Bài 5
- HS quan sát hình
  + Có 3 hình tam giác

  
  


TiÕt 4
Phân môn: Kể chuyện  

Bài:   Ngư​ời mẹ hiền.

  I. - Mục tiêu:
· Dựa theo tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn của câu chuyện “Người mẹ hiền”.

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2
· KNS : Thể hiện sự cảm thông

· Kiểm soát cảm xúc

· Tư duy phê phán

II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh họa trong sách giáo khoa

HS: - SGK …
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ôn định
2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng kể lại câu chuyện : Ngư​​​ời thầy cũ"

- Nhận xét vào bài.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Dựa vào phần kiểm tra bài cũ giáo viên dẫn vào bài (ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1: Hướng dẫn kể chuyện 
MT: Kể được từng đoạn của truyện.

GV kể cho HS nghe. ( 2 lần)

Hướng dẫn HS kể.

Bư​​​ớc 1: Kể trong nhóm. 

- GV cho HS kể trong nhóm.

Bư​​​ớc 2: Kể trư​​​ớc lớp 

- Cho HS lên kể tr​​ước lớp.

- Gọi HS nhận xét bạn kể .

*GV nghe - gợi ý, giúp đỡ hs
+ Dựa theo tranh vẽ kể lại từng đoạn.

- H/dẫn HS quan sát 4 tranh
+ Tranh 1: 

- Hai nhân vật trong tranh là ai?

- Hai cậu trò chuyện với nhau những gì?

- Hai bạn quyết định ra ngoài bằng cách nào ?

+Tranh 2:

- Hại bạn có đi xem xiếc không ? vì sao
+Tranh 3 : - Tranh vẽ gì?

- Cô giáo đã làm gì khi bác bảo vệ bắt được hai bạn ?

+Tranh 4:

- Cô giáo nói gì với Minh và Nam ?

- Hai bạn hứa gì với cô giáo? 

*- Dựng lại câu chuyện theo vai:

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GVcùng HS bình chọn ng​​​ười kể hay nhất

HĐ 2: Tìm hiểu truyện.

MT: Hiểu cô giáo cũng như mẹ và bỏ học đi chơi là không nên…
- Qua câu truyện giúp em hiểu ra điều gì?

* Chốt lại: Thầy, cô luôn yêu thương học sinh vì thế các em phải lễ phép với thầy ,cô và học giỏi để thầy ,cô vui  lòng.

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Tổ chức cho HS thi kể lại một đoạn truyện mà em thích.   

  - GV nhận xét tiết học - Tuyên  dư​​​ơng HS tiến bộ. 
GDKNS: Liên hệ giáo dục học sinh yêu quý, kính trọng thầy cô.

- Về  kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	-   Hát

- Nhắc lại tên bài.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài

- HS quan sát tranh lần l​​​ượt kể trong nhóm.

- 1 HS kể mẫu đoạn 1, dựa vào tranh 1 và gợi ý.

- Tiếp tục HS khác lên kể tranh 2, lần lượt đến tranh 3 và 4.

- Minh và Nam.

- ở ngoài có xiếc.. bỏ học đi xem xiếc.

- Hai bạn ra ngoài bằng một lỗ thủng .

- Hai bạn không đi xem xiếc đư​​​ợc vì bị bác bảo vệ bắt đư​​ợc. 

- Cô giáo xin bác bảo vệ nhẹ tay đỡ Nam dậy phủi đất cát cho em ..

- Cô nhắc nhở 2 bạn .

- Hứa với cô là không trốn học và xin cô tha thứ cho.

- HS tập kể theo các bư​​​ớc.

Lần 1: GV là ngư​​ời dẫn  truyện.

Lần 2: Các nhóm thi kể.

- HS thi kể phân vai.

- HS bình chọn ngư​​ời kể hay.

- Hiểu không trốn học…
- Lắng nghe.

HS thi kể lại một đoạn truyện mà em thích.   



I. PHỤ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG

1. PHỤ ĐẠO 

	Đọc và  viết
	Nội dung thục hiện của học sinh

	Tên nội dung
	Ngư​ời mẹ hiền




             Thứ  tư  ngày  19 tháng  10  năm 2016
Tiết 1

Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 19/10/2016                  Môn: Tập đọc
Bài:  Bàn tay dịu dàng.
I- Mục tiêu: 
· Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ, bước đầu biết đọc

lời nhân vật phù hợp với nội dung.

Hiểu ND : Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An vượt qua nỗi buồn mất bà và động viên bạn học tập tốt hơn, không phụ lòng tin yêu của mọi người. ( trả lời được các CH trong SGK )

HS trung bình, yếu     trả lời được ít nhất: CH 1,2 trong SGK 

HS khá, giỏi, trả lời được các CH 1,2,3 trong SGK

II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh họa bài đọc SGK

HS:  - SGK…
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ôn định:      

2. Kiểm tra bài cũ:  

- Cho học sinh đọc bài Người mẹ hiền và trả lời câu hỏi.

+ Người mẹ hiền trong bài là ai?

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Đọc qua bài Bàn tay dịu dàng chúng ta sẽ thấy được thầy cũng là người rất gần gũi với chúng ta (ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1: Luyện đọc

MT: Đọc trơn cả bài, ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu.

*- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc câu.

- Cho HS phát hiện từ khó ,  luyện đọc uốn nắn cho HS.

- GV hướng dẫn  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: âu yếm, thì thào, trìu mến…
- GV hướng dẫn đọc ngắt nghỉ câu.

- Luyện đọc cho HS cách ngắt giọng , nghỉ lấy hơi..

GV giải nghĩa thêm:

- Luyện đọc đoạn: ( 2 đoạn )

- Tổ chức cho hs luyện đọc trong nhóm 

-  Gọi  nhóm thi đọc .

- GV theo dõi – sửa phát âm.

- Luyện đọc cả bài.

 HĐ 2: Tìm hiểu bài.

MT: Hiểu nhờ tình yêu thương của thầy đã giúp An vơI nỗi buồn mất bà.

  - Hướng dẫn học sinh đọc thầm bài và trả lời câu hỏi.

Câu 1: Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mới mất?
- Vì sao An buồn nh​ư vậy?

Câu 2: Khi biết An ch​ẳng làm bài tập, thái độ của thầy giáo thế nào?

- Vì sao thầy không phạt An?

- Vì sao An hứa với thầy sáng mai sẽ làm bài tập?

Câu 3: Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy đối với An?
-Thầy giáo của bạn An là ngư​ời thế nào?

- GV chốt  lại: Thầy rất yêu thương và thông cảm với học sinh….

HĐ 3:  Luyện đọc lại.

MT: Luỵện đọc cho HS yếu và đọc theo vai.

Cho HS luyện đọc lại đoạn “ Nhớ bà…nói với an”
- Tuyên dư​ơng HS đọc hay, tổ, nhóm  nhiều HS đọc hay.

Củng cố – Dặn dò: 

- Em thích nhânvật nào nhất? Vì sao?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về nhà viết bài, đọc bài.
	- Hát
-
- HS nêu
- 1- 2 HS đọc lại.

- 1HS đọc 1câu tiếp nối nhau đến hết bài.

- HS  nêu và luyện đọc từ khó: dịu dàng, trở lại lớp,…  

- 2 HS đọc phần chú giải SGK

- HS luyện đọc câu.

VD: Thư​a thầy / hôm nay / em..tập//

+ Mới mất: mới chết, từ mất tỏ ý thương tiếc kính trọng.

+ Đám tang: lễ tiển đư​a ng​ười chết.

- Luyện đọc trong nhóm.

HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- 2 HS đọc cả bài – cả lớp đọc .

- HS thi đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.

- Nặng trĩu nỗi buồn, nhớ bà, An ngồi lặng lẽ.

- Vì An yêu bà, tiếc nhớ bà.

 Thầy không trách, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu An bằng bàn tay dịu dàng.

- Vì thầy thông cảm với nỗi buồn của An.

- Vì An cảm nhận ®ư​îc tình th­​¬ng yêu và lòng tin  t­​ëng của thầy với em.

- Nhẹ nhàng, xoa đầu, trìu mến, thư​ơng yêu.

- Rất yêu thư​ơng quý mến HS, biết chia sẻ và cảm thông với HS..

- Thi đọc cả bài.

- Thi đọc theo vai.




                                          Tiết 2: Thể dục  
 TiÕt 3
   Môn: Toán

Bài:  Bảng cộng.

Mục tiêu:
Thuộc bảng cộng đã học.

      - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán về nhiều hơn

- Bài tạp cần làm: Bài 1,2( 3 phép tính đầu), 3. 

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất:  bài 1,2( 3 phép tính đầu),
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2( 3 phép tính đầu), 3 . 4
II- Đồ dùng dạy học.
GV:- Bảng phụ viết bảng cộng

HS: - bảng con…
III - Các hoạt động dạy  học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định:  

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS làm bài  tiết trước

- Nhận xét 
3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu ngắn gọn yêu cầu giờ học .

b. Vào bài:
( Hoạt động 1: Bài 1

Mục tiêu: Gióp HS thuộc bảng cộng đã học.

-Biết hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

Bài 1: 
- GV cho HS ôn lại bảng cộng : 

-  9 cộng với 1 số …… và nêu 2 + 9 = 11 … Cho học sinh nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng

- GV cho HS nhận xét ,bổ sung 

- GV  nhận xét

( Hoạt động 2:Thực hành
Mục tiêu: Làm bài tập , giải toán 

Bài 2: 

- GV gọi HS nêu y/c

- GV  cho nêu cách tính và thực hiện.

- GV cho HS nhận xét ,bổ sung 

- GV  nhận xét

Bài 3: 
- GV cho HS đọc bài toán

- GV HD HS phân tích bài toán:

   + Bài toán cho gì?

   + Bài toán hỏi gì?

   + Muốn biết Mai cân nặng bao nhiêu ta làm ntn?

- GV HD HS tóm tắt

- GV cho HS giải bài tập.

- GV cho HS nhận xét ,bổ sung 

- GV  nhận xét

Bài 4. Hs khá giỏi - GV cho 3 nhóm thi đua,HS qua sát hình và điền số ở bài 4.

Có……… hình tam giác 

                                                 Có……… hình tứ giác 

4. Củng cố – Dặn  dò
- GV cho 3 nhóm thi đua,
- Mỗi nhóm đại diện 1 nội dung 

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị : Lít 
	- Hát
- HS nghe.
Bài giải:

               Đội 2 trồng được là:

                     46 + 5 = 51 (cây)

                          Đáp số: 51 cây.

Bài 1

-HS đọc bảng cộng

a)9 + 2 = 11     8 + 3 = 11     7 + 4 = 11  ...

   ………              ………           …….

  9 + 9 = 18     8 + 8 = 16       7 + 7 = 14 . .. 

b) 2 + 9 = 11   ………..        …….. ..

- HS làm xong đọc lại bảng cộng từ 9 cộng với 1 số đến 6 cộng với 1 số 

Bài 2
- HS nêu y/c

- HS thực hiện bảng con ,bảng lớp.
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Bài 3
- HS đọc đề 

+Hoa nặng 28kg,Mai nặng hơn Hoa 3kg.

+ Mai nặng bao nhiêu kg?

+ Lấy số cân nặng của Hoa cộng vớisố cân Mai nặng hơn Hoa 

                  Tóm tắt:                       

    Hoa nặng       :28kg

    Mai nặng hơn Hoa :   3kg

    Mai nặng                : ..?kg

                   Bài giải:

        Mai cân nặng là:

          28 + 3 = 31 (kg)

             Đáp số: 31 kg.

- Đại diện 3 nhóm lên trình bày.

- Nhóm làm nhanh nhóm đó sẽ thắng.

Bài 4. Hs nk làm 

Học sinh nêu

Có…3 hình tam giác 

     Có…3 hình tứ giác 

 


  TiÕt 4
       Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài: ăn uống sạch sẽ
I- Mục tiêu:

Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống như : ăn chậm nhai kĩ, không uống nước lã, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đại, tiểu tiện. 


Nêu được tác dụng của các việc cần làm.
HS trung bình, yếu   (Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống như : ăn chậm nhai kĩ, không uống nước lã, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đại, tiểu tiện. .) 
HS khá, giỏi,  Nêu được tác dụng của các việc cần làm..)

KNS: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin: Quan sát và phân tích để nhận biết những việc làm, hành vi đảmr bảo ăn uống sạch sẽ.

- Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để đảm bảo ăn  uống sạch sẽ.
- Kĩ năng tự nhận thức: tự nhận xét về hành vi có liên quan đến việc thực hiện ăn  uống của mình. - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để đề phòng bệnh giun.

- Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi ăn  uống không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh – gây bệnh giun.

- Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm với bản thân đề phòng bệnh giun.

II- Đồ dùng dạy học:
      
GV: - Hình vẽ trong SGK 


HS: - SGK…
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ:  

- Thế nào là ăn uống đầy đủ?

- Vì sao ta phảI ăn uống đầy đủ?

- Nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Để có sức khoẻ tốt ta phải ăn uống phù hợp hằng ngày. ( ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1:Làm việc với SGK thảo luận.

MT: Biết ăn uống hợp vệ sinh để phòng một số bệnh đường ruột.

- GV giới thiệu tranh
*Bước 1:

- Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:

- Muốn ăn sạch ta phải làm ntn? 

* Bước 2: Nghe ý kiến trình bày của các nhóm. GV ghi nhanh các ý kiến (không trùng lặp) lên bảng.

 * Bước 3: GV trên các bức tranh trang 18 và yêu cầu HS nhận xét: 
Các bạn trong bức tranh đang làm gì? Làm như thế nhằm mục đích gì?

Hình 1:

Bạn gái đang làm gì?

Rửa tay ntn mới được gọi là hợp vệ sinh?

Những lúc nào chúng ta cần phải rửa tay?

Hình 2: 
Bạn nữ đang làm gì?

- Theo em, rửa quả ntn là đúng?

Hình 3:

Bạn gái đang làm gì?

- Khi ăn, loại quả nào cần phải gọt vỏ?

Hình 4: 
- Bạn gái đang làm gì?

Tại sao bạn ấy phải làm như vậy?

Có phải chỉ cần đậy thức ăn đã nấu chín thôi không?

Hình 4:

  Bạn gái đang làm gì?

Bát, đũa, thìa sau khi ăn, cần phải làm gì?

  *Bước 4:

- Đưa câu hỏi thảo luận: “Để ăn sạch, các bạn HS trong tranh đã làm gì?”.

- Hãy bổ sung thêm các hoạt động, việc làm để thực hiện ăn sạch.

*Bước 5:

- GV giúp HS đưa ra kết luận: Để ăn sạch, chúng ta phải:

+ Rửa tay sạch trước khi ăn.

+ Rửa sạch rau quả và gọt vỏ trước khi ăn.

+ Thức ăn phải đậy cẩn thận, không để ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào.

+ Bát đũa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ.

( Hoạt động 2:
Làm gì để uống sạch

Mục tiêu: Biết cách để uống sạch

*Bước 1: Yêu cầu thảo luận cặp đôi câu hỏi sau: “Làm thế nào để uống sạch?”

*Bước 2:Yêu cầu HS thảo luận để thực hiện yêu cầu trong SGK.

*Bước 3: Vậy nước uống thế nào là hợp vệ sinh?

( Hoạt động 3:
Ích lợi của việc ăn, uống sạch sẽ.

Mục tiêu: Tự giác thực hiện ăn, uống sạch.

- GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận.

- GV chốt kiến thức.

- Chúng ta phải thực hiện ăn, uống sạch sẽ để giữ gìn sức khoẻ, không bị mắc 1 số bệnh như: Đau bụng, ỉa chảy, . . . để học tập được tốt hơn.

4. Củng cố – Dặn  dò
- GDKNS: Qua bài học này, em rút ra được điều gì?

- Nêu các cách thực hiện ăn sạch, uống sạch.

Nên và không nên làm gì để đảm bảo ăn  uống sạch sẽ.
-Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị: Đề phòng bệnh giun
	-  Hát

- HS thảo luận nhóm

- Hình thức thảo luận: Mỗi nhóm chuẩn bị trước 1 tờ giấy, lần lượt theo vòng tròn, các bạn trong nhóm ghi ý kiến của mình.

- Các nhóm HS trình bày ý kiến.

- HS quan sát và lý giải hành động của các bạn trong bức tranh.

- Đang rửa tay.

- Rửa tay bằng xà phòng, nước sạch.

- Sau khi đi vệ sinh, sau khi nghịch bẩn, . . 

- Đang rửa hoa, quả.

- Rửa dưới vòi nước chảy, rửa nhiều lần bằng nước sạch.

- Đang gọt vỏ quả.

- Quả cam, bưởi, táo . . .

- Đang đậy thức ăn.

- Để cho ruồi, gián, chuột không bò, đậu vào làm bẩn thức ăn.

- Không phải. Kể cả thức ăn đã hoặc chưa nấu chín, đều cần phải được đậy.

- Đang úp bát đĩa lên giá.

- Cần phải được rửa sạch, phơi khô nơi khô ráo, thoáng mát

- Các nhóm HS thảo luận.

- 1 vài nhóm HS nêu ý kiến.

- 1, 2 HS đọc lại phần kết luận. Cả lớp chú ý lắng nghe.

- HS thảo luận cặp đôi và trình bày kết quả: Muốn uống sạch ta phải đun sôi nước.

- Hình 6: Chưa hợp vệ sinh. Vì nước mía ép bẩn, có nhiều ruồi, nhặng.

- Hình 7: Không hợp vệ sinh. Vì nước ở chum là nước lã, có chứa nhiều vi trùng. 

- Hình 8: Đã hợp vệ sinh. Vì bạn đang uống nước đun sôi để nguội.

- Trả lời: Là nước lấy từ nguồn nước sạch đun sôi. Nhất là ở vùng nông thôn, có nguồn nước không được sạch, cần được lọc theo hướng dẫn của y tế, sau đó mới đem đun sôi.

- HS thảo luận, sau đó cử đại diện lên trình bày. 

- HS nghe, ghi nhớ.

- Phải ăn, uống sạch sẽ

- 1, 2 HS nêu.

+ Rửa tay sạch trước khi ăn.

+ Rửa sạch rau quả và gọt vỏ trước khi ăn.

+ Thức ăn phải đậy cẩn thận, không để ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào.

+ Bát đũa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ.

- Chúng ta phải thực hiện ăn, uống sạch sẽ để giữ gìn sức khoẻ, không bị mắc 1 số bệnh như: Đau bụng, ỉa chảy, . . . để học tập được tốt hơn.




TiÕt 5

Môn: Tập viết

Bài: Chữ hoa    g
I- Mục tiêu:

·     Viết đúng chữ hoa  G   ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng : Goùp (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), 

      Goùp söùc chung tay ( 3 lần ).
      HS   năng khiếu, viết đúng và đủ các dòng 
II- Đồ dùng dạy học:
         GV:- Mẫu chữ G đặt trong khung chữ.

         HS: - Vở tập viết…
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định:    

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho học sinh viết E, £ 

- Nhận xét 
3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay cả lớp tập viết chữ hoa G.

b. Vào bài:

HĐ 1: Hướng dẫn quan sát – nhận xét.

MT: Biết nét viết các con chữ, độ cao chữ…
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

* Gắn mẫu chữ G
- Chữ  G  cao mấy li? 
- Gồm mấy đường kẻ ngang?
 - Viết bởi mấy nét? 
- GV chỉ vào chữ G và miêu tả: 

+ Gồm 2 nét là kết hợp của nét cong dưới và cong trái nối liền tạo vòng xoắn to ở đầu chữ. Nét 2 là nét khuyết ngược. 

- GV viết bảng lớp.

- GV hướng dẫn cách viết.

- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.

1. HS viết bảng con.

- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.

- GV nhận xét uốn nắn.

( Hoạt động 2:Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

Mục tiêu: Nắm được cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ.

* Treo bảng phụ

1. Giới thiệu câu:  Góp sức chung tay

2. Quan sát và nhận xét:

- Nêu độ cao các chữ cái.

- Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

- Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào?

- GV viết mẫu chữ: Góp  lưu ý nối nét  G  và op.

1. HS viết bảng con

* Viết: :  Góp  

- GV nhận xét và uốn nắn.

( Hoạt động 3:Viết vở HS nk  viết đúng và đủ các dòng 
Mục tiêu: Viết đúng mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận.

*  Vở tập viết:

- GV nêu yêu cầu viết.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.

- Chấm, chữa bài.

- GV nhận xét chung.

4. Củng cố – Dặn  dò 

- GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp.

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết
	- Hát
-HS viết

- HS quan sát

- 8 li

- 9 đường kẻ ngang.

- 2 nét

- HS quan sát

- HS quan sát.

- HS tập viết trên bảng con

- HS đọc câu

- G:4 li

-  h, g, y : 2,5 li

- p: 2 li

- t :1,5 li

- s : 1,25 li

- a, o, n, u, ư, c : 1 li

- Dấu sắc (/)  trên o vàư

- Khoảng chữ cái o

-HS chú ý theo dõi.

- HS viết bảng con

- Vở Tập viết

- HS viết vở

- Mỗi đội 3 HS thi đua viết chữ đẹp trên bảng lớp.





Thứ  năm  ngày  20 tháng  10 năm  2016
Tiết 1; Thể dục
 Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 20/10/2016                  TiÕt 2
       Môn: Toán


Bài: 
Luyện tập .

I. Mục tiêu: 
1 Kiến thức

· Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm ; cộng có nhớ trong phạm vi 100.

· Biết giải bài toán có một phép cộng.

· Bài tập cầ làm: Bài 1, 3, 4. 

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1, 3,4

II. Đồ dùng dạy học: 
GV: - Bảng phụ
HS: - Bảng con…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định:    

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS làm bảng con  tiết trước

 - Nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Ap dụng các bảng cộng đã học làm các bài tập. (ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1: Làm các bài tập 1, 2, 3.

MT: Củng cố các bảng cộng đã học.
	- Hát
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	Bài 1:  
- GV gọi HS nêu y/c

- Yêu cầu HS tính nhẩm và tự làm bài. 

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

Bài 2 : (HS về nhà  làm .)
Yêu cầu HS tính  và ghi ngay kết quả.

- GV gọi HS nêu y/c

- Yêu cầu HS  thực hành tính 

- Chốt lại: Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi.   

   Bài 3 : 
Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính       

- GV gọi HS nêu y/c

- Yêu cầu HS  thực hành tính 

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

( Hoạt động 2:

Giải  toán có lời văn

Mục tiêu: Biết làm tính có lời văn bằng 1 phép tính

    Bài 4
- Gọi 1 HS đọc đề.

-GV HDHS phân tích bài toán.

  + Bài toán cho biết gì?

 + Bài toán yêu cầu gì?

- GV HD HS tóm tắt

- GV cho HS thực hành giải

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

Bài 5:(HS khá giỏi làm .)
- GV gọi HS nêu y/c

-GV HD HS phân tích dạng toán

- GV cho HS thực hành điền.

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

4. Củng cố – Dặn  dò 

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị : Phép cộng có tổng bằng 100
	Bài 1
- HS nêu y/c

- Tính nhẩm trong từng cột tính 

a) 6 + 9 = 15            6 + 5 = 11

    9 + 6 = 15            5 + 6 = 11

    7 + 8 = 15            3 + 9 = 12

    8 + 7 = 15            9 + 3 = 12

b) 3 + 8 = 11            2 + 9 = 11

    8 + 3 = 11            9 + 2 = 11

    4 + 8 = 12            6 + 7 = 13

    8 + 4 = 12            7 + 6 = 13

Bài 2
- HS nêu y/c

- HS tính  và nêu k/q

8 + 4 + 1 = 13                7 + 4 + 2 = 13

8 + 5       = 13                 7 + 6       = 13

6 + 3 + 5 = 14

6 + 8       = 14

Bài 3
- HS nêu y/c

- HS  thực hành tính


[image: image19.wmf]36

36

+

      
[image: image20.wmf]47

35

+

      
[image: image21.wmf]8

69

+

       
[image: image22.wmf]57

9

+

      
[image: image23.wmf]18

27

+


  72          82         75          66         45

Bài 4

- HS phân tích: 

      Tóm tắt:

- Mẹ hái : 38 quả bưởi

- Chị hái : 16 quả bưởi

- Mẹ và chị hái : … quả bưởi?

      Bài giải

   Mẹ và chi hái được là:

      38 + 16 = 54(quả bưởi)

            Đáp số: 54 quả bưởi.

Bài 5:

- HS nêu y/c
- HS thực hành điền số.


5    9    > 58      89  <    9    8




TiÕt 3

       Môn: Luyện từ và câu.
Bài: Từ chỉ hoạt động, trạng thái - Dấu phẩy

I- Mục tiêu:

· Nhận biết và bước đầu biết dùng một số từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật trong câu ( BT1, BT2).

· Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( BT3 ).

HS trung bình, yếu   ,   làm được ít nhất: Bài 1, 2 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2,3

II- Đồ dùng dạy học:

GV:- Bảng phụ 

HS: - VBT,..

III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định:      

2. Kiểm tra bài cũ:  
- GV gọi 2 HS lên bảng điền từ chỉ hoạt động vào chỗ trống.
Thầy Tính  .......môn Tiếng Anh.
Cô Thắm .........bài rất hay.

Bạn Đông ......truyện.

- Nhận xét 
3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  Tiết học này các em sẽ tập làm que với từ chỉ hoạt động, trạng thái và cách đặt dấu phẩy trong câu. ( ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1:  Làm bài tập 1và bài tập 2.

MT: Nhận biết và bước đầu biết dùng từ chỉ hoạt động.

Bài tập 1: 
- GV mở bảng phụ viết sẵn 3 câu.

+ GV hư​ớng dẫn HS làm bài.

VD: Từ nào là từ chỉ loài  vật trong câu: 

 -Con trâu ăn cỏ.

- Cho HS thảo luận làm bài

- Cho HS chữa bài , nhận xét , bổ sung.

Bài tập 2 : GV cho HS nêu yêu cầu.

- Cho HS suy nghĩ và tự làm bài.

- GV chữa bài, nhận xét.

* GV chốt bài : Các từ chỉ hoạt động trong bài: đuổi, giơ, nhe, chạy, luồn, 

HĐ 2: Làm bài tập 3.

MT: Điền đúng dấu phẩy trong câu.

Bài tập 3: 
 GV gắn  bảng phụ viết câu a, hỏi:

- Trong câu có mấy từ chỉ hoạt động của ngư​ời? Các từ ấy trả lời câu hỏi gì?

- Để tách rõ hai từ cùng trả lời câu hỏi làm gì trong câu ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào?

- GV chữa bài, chấm bài.

4. Củng cố – Dặn dò: 

- Thi tìm từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật.

- Nhận xét tiết học. 

- Về tìm thêm các từ chỉ hoạt động trạng thái.  
	Hát
Bài tập 1:

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS nói tên con vật, sự vật.

- HS tìm  đúng các từ chỉ hoạt động trạng  thái trong từng câu.

+ Từ con trâu.

+Ăn cỏ: từ chỉ hoạt động.

b) uống; c) toả

Bài tập 2 :

- Cả lớp đọc thầm bài đồng dao.

- 2 HS làm bảng. Cả lớp làm vở bài tập

- Cả lớp đọc đồng thanh bài đồng dao

Đuổi theo con chuột

Giơ vuốt , nhe năng

   Con chuột chạy quanh

Luồn hang luồn hốc

Bài tập 3:

- HS nêu yêu cầu, HS suy nghĩ làm bài.

- 2 từ "học tập" "lao động", trả lời câu hỏi "làm gì"

- Giữa học tập tốt và lao động tốt.

- Cả lớp suy nghĩ làm tiếp câu b,c vào vở bài tập.

- 2 HS làm bảng lớp.

- Thi tìm từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật.

 


Tiết 4

  Môn: chính tả  (nghe viết)

Bài: Bàn tay diu dàng
I. Mục tiêu: 

· Chép  chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi, biết ghi đúng các dấu câu trong bài.

· Làm được BT2, BT(3) a/b, hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 2 
HS khá, giỏi, làm được các bài 2,3

II. Đồ dùng dạy học:

GV:-  Bảng phụ

HS: - VBT,…
III. Các hoạt động dạy chủ yếu:
	   TG.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
4’
1’
	1.ổn định:    

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS lên bảng viết theo gv nêu

- Nhận xét 

3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu của tiết học. ( ghi tựa)
	- Hát
- HS thực hiên bảng con

- Nhắc tên bài.

	
	b. Vào bài:
	

	20’
	HĐ 1: Hướng dẫn viết chính tả.
	

	
	MT: Viết đúng đoạn văn, trình bài sạch.
	

	
	*). Hư​​ớng dẫn HS chuẩn bị.
	

	
	- GV đọc bài chính tả trong SGK
	- 1 HS đọc lại

	
	- Giúp HS nắm nội dung bài.
	

	
	+ An buồn bã nói với thầy giáo điều gì? 
	- Thư​​a thầy, em ch​​a làm bài tập.

	
	+ Khi biết An chư​​a làm bài tập thái độ của thầy giáo thế nào? 
- Luyện viết từ khó:

 Cho hS viết: kiểm tra, buồn bã, trìu mến…

- Nhận xét , sửa sai.
	- Thầy không trách, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu An.

- Luyện viết bảng con.

	
	- Hư​​ớng dẫn HS nhận xét.
	

	
	+ Bài chính tả có những chữ nào phải viết hoa?
	Chữ cái đầu câu và tên riêng.

	
	* Hướng dẫn viết bài.

- Hướng dẫn cách trình bày.
	

	
	- GV đọc chính tả .
- Đọc cho HS  soát lỗi.
	 - HS viết vào vở. 

 - Tự soát lỗi 

	
	- Chấm, chữa bài
	

	10’
	HĐ 2:  Thực hành.

MT: Tìm được tiếng, điền đúng tiếng có vần ao/ au; uôn/ uông?

a. Bài tập 2: 
 Gọi  HS đọc yêu cầu BT.

- Yêu cầu HS làm bài tập vào vở bài tập.
	- HS đọc yêu cầu

- HS viết vào vở bài tập.

	
	- Khuyến khích HS tìm nhiều hơn 3 từ.
	

	
	- GV chia bảng 3 cột.
	- 3 tổ lên ghi tiếp sức

	
	- GV nhận xét, kết luận: 

+ ao: ngôi sao, bao gạo, thổi sáo…

+ au: thứ sáu, rau cải, màu..
	

	
	b. Bài tập 3 
(lựa chọn câu b  giảm tải câu a)

- Gọi HS nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu lớp làm bài vào vở bài tập. Gọi HS lên bảng làm bài.
	- HS nêu yêu cầu

- 2 HS làm bảng lớp, lớp làm bài vào vở bài tập.

	4’
	Nhận xét - Chữa bài: các tiếng lần lượt là: ruộng, luôn, xuống, cuồn.

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Tổ chức thi tìm tiếng có vần uôn hay uông.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm chung về bài 

chính tả và nội dung luyện tập.
- Về nhà xem lại bài, sửa lỗi (nếu có) trong

 giờ tự học.

- Ghi bài tập vào vở.


	 


I. PHỤ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG

2. BỒI DƯỠNG

	Toán
	Nội dung thục hiện của học sinh

	Tên nội dung 
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Thứ  sáu  ngày  21 tháng 10 năm 2016
Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 21/10/2016                  Tiết 1: Mĩ thuật
Tiết 2:Âm nhạc


TiÕt 3
 



            Môn: Tập làm văn

          Bài: Mời , nhờ ,yêu cầu , đề nghị .

I. Mục tiêu: 

· Biết nói lời mời, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản (BT1).
· Trả lời được câu hỏi về thầy giáo ( cô giáo ) lớp 1 của em (BT2); viết được khoảng 4, 5 câu nói về cô giáo ( thầy giáo ) lớp 1 ( BT3).
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 2 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2,3

II. Đồ dùng dạy học:  
GV: Bảng phụ.

HS: VBT,…
III. Các hoạt động dạy chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định:  

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS kể lại câu chuyện Bút của cô tiết trước.

 - Nhận xét , 
3. Bài mới:
	

	a. Giới thiệu bài:
	

	GV nêu MĐ, yêu cầu của tiết học.
	- Nhắc tên bài.

	b. Vào bài:

HĐ 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 và bài tập 2.

MT: Biết nói lời mời, nhờ , yêu cầu.

- HD học sinh làm từng BT.

Bài tập 1: 
	

	- GV giúp HS nắm đư​​ợc yêu cầu của bài học.
	- Đọc yêu cầu.

	- GV hư​​ớng dẫn HS thực hành theo tình huống
	- HS1 đóng vai bạn đến chơi nhà
- HS 2 nói lời mời bạn vào nhà

	- Chú ý: Thái độ vui vẻ, niềm nở, lịch sự.
	- Từng cặp trao đổi thực hành theo các tình huống a, b, c

	- Cho HS thi nói theo tình huống.
	- HS thi nói theo tình huống

	Yêu cầu HS nhận xét, bình chọn ngư​ời nói lời mời hay, lịch sự.

HĐ 2:  Làm bài tập 2 và 3.

MT: Nói và viết được đoạn văn khoảng 4-5 câu về cô giáo ( thầy giáo) của em.
	- Cả lớp và giáo viên nhận xét, bình chọn ngư​ời biết nói lời mời, yêu cầu, đề nghị đúng đắn, lịch sự nhất.

	Bài tập 2:
-  Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc yêu cầu

	- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài.
	- Cả lớp đọc thầm

	- Yêu cầu HS lần l​ượt trả lời 4 câu hỏi viết sẵn.
	- HS thực hành trả lời cả 4 câu hỏi.

- Cô giáo lớp 1 của em tên là…
- Cô rất yêu thương học sinh…
- Cô dạy em viết chữ đọc chữ…
- Em rất yêu quý cô.

	- Khuyến khích HS trả lời hồn nhiên, chân thực.
	

	- Nhận xét, khen ngợi HS trả lời tốt.
	

	Bài tập 3
Yêu cầu HS tự viết câu trả lời vào vở bài tập.
	- HS viết bài vào vở bài tập.

	- GV nêu yêu cầu nhắc HS chú ý dùng từ, đặt câu, viết câu trả lời liền mạch.
	

	- Gọi HS đọc đoạn văn tr​​ước lớp.
	- HS đọc đoạn văn trư​ớc lớp

	- 4. Củng cố - Dặn dò: 

- Thực hành: Thi nói lời mời, yêu cầu

đề nghị .
-  Nhận xét tiết học 
-GDKNS: về nhà nói lời yêu cầu, đề nghị

với bạn bè và những ng​​ười xung quanh 

	


Tiết 4

 




      Môn: Toán

Bài:  phép cộng có tổng bằng 100

I. Mục tiêu:

· Biết thực hiện phép cộng có tổng bằng 100. 

         -     Biết cộng nhẩm các số tròn chục.

· Biết giải bài toán với một phép cộng có tổng bằng 100. 

· Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 4.
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 2 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2, 4

II. Đồ dùng dạy học: 

GV:   bảng phụ

HS:    bảng con, phấn 

III. Hoạt động dạy chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ôn định:    

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS thực hiện bài 2 tiết trước
- Nhận xét 

3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài

	 - Hát
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	 GV nêu mục tiêu tiết học.  (ghi tựa)
	

	b. Vào bài:
	

	HĐ 1: GV hư​​ớng dẫn HS thực hiện phép cộng có nhớ có tổng bằng 100
	

	 MT: Biết thực hiện phép tính cộng có nhớ trong  phạm vi 100.
	

	- GV nêu phép cộng  83 + 17
	

	Hướng dẫn HS cách tính: Tính từ phải sang trái. Cho HS nêu cách làm

Ghi bảng:      83

                    +

                       17

                     100
	- HS nêu cách thực hiện

- Đặt tính
- Tính từ phải sang trái

- 3 cộng 7 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9



	- GV yêu cầu HS kiểm tra cách đặt tính, viết kết quả (đơn vị thẳng cột...)
	thêm 1 bằng 10, viết 10.

	
	- HS nhắc lại cách tính.

	HĐ 2: Thực hành.

MT: Biết làm toán và giải bài toán có tổng bằng 100

Bài tập 1: 
- Yêu cầu HS tự làm bài, gọi HS chữa bài.

- GV nhận xét
	  1 /- HS làm bài, chữa bài. 

     99         75          64            48

   +           +            +              +

       1         25          36            52

   100       100        100          100

	- Riêng phép cộng 99 + 1 yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.
	- HS nêu cách đặt tính, cách tính

	Bài tập 2:
Yêu cầu HS đọc yêu cầu.
  GV hư​​ớng dẫn HS nhẩm 1 phép tính.

- Yêu cầu HS nhẩm lại.

- Yêu cầu HS nhẩm tư​ơng tự các phép tính còn lại rồi lên bảng ghi kết quả.
	2/- Tính nhẩm và lên bảng ghi kết quả.
80 + 20 = 100; 30 + 70 = 100;

90 + 10 = 100; 50 + 50 = 100

60 + 40 = 100;

HS khác theo dõi, nhận xét.

	Bài tập 3: (HS về nhà  làm )

- GV y/c HS nêu y/c

- GV HD HS cách thực hiện


	3/- HS nêu y/c

a) 58 + 12 =70 + 30 = 100

b) 35 + 15 =50 – 20 = 30


	Bài tập 4:  
- GV y/c HS nêu y/c

- GV HD HS cách thực hiện

- GV cho HS thực hiện

- GV cho HS nhận xét.

- GV nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò: 

- Thi viết nhanh những phép tính có tổng bằng 100.

- Dặn dò HS hoàn thành bài trong giờ tự học.  Về nhà ôn lại bài.

 
	 4/- HS đọc đề bài.
- HS nêu tóm  tắt (bằng lời, sơ đồ...) rồi giải

             Bài giải

     Số kg đường cửa hàng bán buổi chiều là:

            85 + 15 = 100  ( kg)

            Đáp số:  100 kg 



Tiết 5 : SHTT

I Mục tiêu:

Tổng kết hoạt động trong tuần qua.
Đề ra phương hưóng họat động trong tuần tới

II Chuẩn bị:

GV: Công tác tuần.

HS: Bản báo cáo thành tích thi đua của các tổ

III. Hoạt động lên lớp:

	Ciáo viên
	Học sinh

	1. Ổn định: Hát
2. Nội dung:
Gv giới thiệu:

Phần làm việc ban cán sự lớp:

Gv nhận xét chung:

Ưu: Vệ sinh, chuẩn bị sách vở, chuyên cần

Tồn tại: Một số em chưa thuộc bảng nhân chia.

Gv khen tổ hạng nhất, cá nhân xuất sắc, cá nhân tiến bộ.

Công tác tuần tới:
	Hát tập thể
1. Lớp trưởng điều khiển
2. Tổ trưởng các tổ báo cáo về các mặt:

3. Học tập

4. Chuyên cần

5. Kỷ luật, chấp hành nội quy.

6. Nề nếp, tác phong, vệ sinh.

7. Phong trào

8. Cá nhân xuất sắc, tiến bộ.
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